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hơn (ca đầu tiên 180 phút, ca thứ 4 chỉ mất 50 phút). 
Trong các trường hợp có nhiều tổn thương phối hợp 
nếu xử trí quá nội soi sẽ kéo dài cuộc mổ, và nguy cơ 
không đánh giá hết tổn thương thì nên chuyển mổ mở 
[1],[2],[3],[5]. 

Phẫu thuật nội soi lồng ngực: Trường hợp vỡ cơ 
hoành bên phải (ca lâm sàng 2), tổn thương vỡ cơ 
hoành chỉ được phát hiện qua nội soi lồng ngực. 
Martin và cộng sự cho rằng với thoát vị hoành bên 
phải thì nên lựa chọn phương pháp điều trị là nội soi 
lồng ngực. Nhưng Thomas và cộng sự thì lại cho rằng 
nên lựa chọn nội soi ổ bụng vì dễ dàng quan sát tạng 
thoát vị lên ngực, các tổn thương trong lồng ngực, và 
đánh giá các tổn thương phối hợp trong ổ bụng. Năm 
2007, Yoav Mintz và cộng sự báo cáo 2 trường hợp 
vỡ cơ hoành do chấn thương: một trường hợp vỡ cơ 
hoành phải được nội soi ổ bụng chẩn đoán phát hiện 
vỡ cơ hoành phải, gan thoát vị lên ngực phải và dính 
vào màng phổi không đưa trở lại ổ bụng qua nội soi 
được nên phải mở bụng để đưa gan trở lại ổ bụng, 
khâu diện vỡ cơ hoành; trường hợp khác nghi vỡ cơ 
hoành phải được nội soi ngực chẩn đoán vỡ cơ hoành 
phải, tiến hành khâu cơ hoành phải qua nội soi. 
Cueto.J cho rằng những trường hợp vỡ cơ hoành 
muộn nên nội soi đường ngực dễ gỡ dính hơn vì các 
tạng đã dính nhiều lên khoang màng phổi. 

Theo chúng tôi việc lựa chọn phẫu thuật nội soi ổ 
bụng hay phẫu thuật nội soi lồng ngực ở bệnh nhân 
nghi ngờ vỡ cơ hoành phải phụ thuộc vào chẩn đoán. 
Nếu nghi ngờ có tổn thương tạng trong ổ bụng thì nội 
soi ổ bụng. Nếu mục đích là thăm dò đánh giá tổn 
thương trong lồng ngực hoặc chẩn đoán vỡ cơ hoành 
phải, thì nội soi lồng ngực là sự lựa chọn hợp lý vừa 
quan sát được khoang lồng ngực, vừa có thể khâu 
được chỗ vỡ cơ hoành. 

Nên đặt dẫn lưu màng phổi hút liên tục vì có dịch, 
máu còn chảy từ tổn thương, hơn nữa giúp phổi nởi tốt 
sau mổ khi bệnh nhân hạn chế thở do đau. Một số tác 
giả lại không đặt dẫn lưu ngực [5]. 

Khi có khuyết thiếu tổ chức cần phải đặt miếng vá 
tổng hợp (prothese) [7]. 

Kết quả phẫu thuật: trong 4 ca lâm sàng, không 
có trường hợp nào có biến chứng trong mổ và sau 
mổ, diễn biến lâm sàng ổn định, bệnh nhân ra viện 
sau 7 ngày. Có 1 trường hợp phải thở máy hỗ trợ 3 
ngày, nhưng sau đó diễn biến ổn định thuận lợi, bệnh 
nhân ra viện sau 7 ngày. 

Kết luận 
Phẫu thuật nội soi là một lựa chọn để chẩn đoán 

và điều trị vỡ cơ hoành do chấn thương, an toàn, kết 
quả tốt. 
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Thực trạng và yếu tố liên quan tới Nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới  

của phụ nữ có chồng độ tuổi 18-49 tại quận Cầu giấy 
 

Nguyễn Duy ánh 

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 
 
Tóm tắt 
Nghiên cứu được tiến hành tại phường Mai dịch, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là một vùng dân cư có 
đặc điểm thành thị và nông thôn xen lẫn với khoảng 
3000 phụ nữ có chồng độ tuổi sinh đẻ. 

Mục tiêu nghiên cứu: (1) Xác định tỷ lệ nhiễm 
khuẩn đường sinh dục dưới (NKĐSDD) ở phụ nữ có 

chồng độ tuổi 18-49 tại phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, (2) Xác định tỉ lệ các tác nhân gây NKĐSDD và 
tìm hiểu một số yếu tố liên quan. 

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang có 
phân tích trên 588 phụ nữ có chồng độ tuổi 18-49, có 
đầy đủ các điều kiện thu nhận vào nghiên cứu. Các 
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đối tượng tham gia nghiên cứu được phỏng vấn theo 
bộ câu hỏi thiết kế sẵn, khám lâm sàng, và xét 
nghiệm theo qui trình chuẩn. Thời gian thực hiện từ 
tháng 4/2005 đến tháng 8/2005. Kết quả nghiên cứu: 
tỷ lệ NKĐSDD của phụ nữ có chồng độ tuổi 18-49 là 
70,1% tập trung ở nhóm tuổi 25-40 (48,3%) và 41-49 
tuổi (9,7%), nhóm thanh niên trẻ chiếm 11,9%. 
Nguyên nhân do Bacterial vaginosis chiếm tỷ lệ cao 
nhất (47,9%), tiếp đến là Chlamydia trachomatis 
(29,8%), nấm Candida (24,8%) HPV (7,5%), và thấp 
nhất là Trichomonas (2,4%). Tuổi và nghề nghiệp có 
liên quan đến NKĐSDD. 

Kết luận: tỉ lệ NKĐSDD khá cao, các tác nhân gây 
nhiễm khuẩn chủ yếu vẫn là Bacterial vaginosis, 
Chlamydia trachomatis và Candida Albican 

Từ khoá: nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới, phụ 
nữ, quận Cầu Giấy 

SUMMARY 
Realistic state and some problems related to low 

reproductive tract infection of women whose 
husbands between 18 and 49 Cau Giay District, Ha 
Noi City 

The study was done in Mai Dich Precint, Cau Giay 
District, Ha Noi City. The feature of this area is that 
there are about 3000 women (both from city and rural 
areas) whose husbands are at the age of 
reproductiveness. 

Objectives:Identification of bacterial and fungical 
causals of thevaginalis and investigate the related. 

Method: The method of analytically descriptive 
and transveral study was applied on more than 588 
women whose husbands are between 18 and 49 and 
they must have enough conditions to be put into the 
research. Those who took part in the study were 
interviewed under prepared questionaires and were 
examined by the standardized process. This period 
lasted from April 2005 to August 2005 

Results the result showed that the common rate of 
realistic state of low reproductive tract of women 
having husbands at the age of 18-49 in this region 
was 70.1 %, which focused mainly on the under 25. 
This was because of 47.9% of highest Chlamydia, 
(29.8%) caused by Bacterial vaginosis, and (24.8%) 
of candidal vaginalis (7.5%) of HPV and (2.4%) of 
Trichomonas. 

Conclusion The prevalence of lower reproductive 
tract infections was still high, and the main causes 
were bacterial vaginosis, Chlamydia trachomatis, and 
Caldida albicans. 

Keywords: to low reproductive tract infection, 
women, Cau Giay District. 

Đặt vấn đề 
NKĐSDD ở phụ nữ là bệnh nhiễm khuẩn phụ khoa 

hay gặp và tỉ lệ mắc cao, nhất là ở các nước đang 
phát triển (50-70%) [3] [4] [6]. NKĐSDD có ảnh hưởng 
nhiều tới sức khỏe và tâm lý của người phụ nữ, đến 
đời sống tình dục và khả năng lao động. Bệnh 
NKĐSDD có thể biểu hiện cấp tính gợi ý người phụ nữ 
phải đi khám để điều trị, nhưng phần lớn bệnh không 

có biểu hiện hoặc có triệu chứng không rõ ràng nên 
người phụ nữ thường bỏ qua, nên để lại hậu quả đáng 
tiếc. Do vậy, việc điều tra, phát hiện các bệnh 
NKĐSDD ở phụ nữ có chồng lứa tuổi 18-49,và tìm 
hiểu một số yếu tố liên quan trong cộng đồng là cần 
thiết.Mục tiêu của đề tài: 

Xác định tỷ lệ NKĐSDD ở phụ nữ có chồng độ tuổi 
18-49 tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy năm 2005. 

Xác định tỉ lệ các tác nhân gây NKĐSDD và tìm 
hiểu một số yếu tố liên quan. 

đối tượng và phương pháp nghiên cứu  
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Tiêu chuẩn chọn lựa: Phụ nữ có chồng độ tuổi 18-

49, cư trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy tự 
nguyện tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Đối tượng đang dùng thuốc 
kháng sinh toàn thân điều trị các bệnh nội khoa, 
thuốc đặt âm đạo trong thời gian 15 ngày trước khi 
đến khám. Đang hành kinh, rong kinh, rong huyết, có 
thai. Tiền sử đã phẫu thuật cắt tử cung, phần phụ, 
làm lại âm hộ, có các khối u đường sinh dục dưới. 

Cỡ mẫu nghiên cứu tính theo công thức:  

n = Z2
1-/2 

p.q
d2   

Ta có n = 588 
2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả 

cắt ngang. 
Phương pháp thu thập số liệu: Qua phương pháp 

phỏng vấn bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn, khám phụ 
khoa bởi bác sĩ chuyên khoa bệnh viện Phụ sản Hà 
Nội thực hiện và xét nghiệm cận lâm sàng theo quy 
chuẩn. 

Tiêu chuẩn chẩn đoán: Chẩn đoán nhiễm bệnh 
trên lâm sàng qua khám lâm sàng. Chẩn đoán xác 
định qua kết quả các xét nghiệm qui chuẩn trên từng 
loại bệnh: soi tươi, nuôi cấy, phân tích AND 

Xử lý số liệu: Theo chương trình Epi-info 6,4 và 
phần mềm SPSS 

Kết quả 
1. Một số thông tin chung. 
Đa số đối tượng mắc NKĐSDD ở nhóm tuổi > 25 

(48,3%), nghề nghiệp phần lớn là nghề tự do (31%) 
và nông nghiệp (29,4%), nhóm thanh niên trẻ chiếm 
11,9% và 41-49 tuổi (9,7%) 

2. Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục 
dưới theo nghiên cứu. 

Biểu hiện lâm sàng

46.43
%53.57

%

Có Không
 

Chẩn đoán xác định

29.9%

70.1%

Có Không
 

Biểu đồ. Tỷ lệ mắc NKĐSDD theo lâm sàng, 
 xét nghiệm và chẩn đoán xác định 
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Dựa vào kết quả khám lâm sàng thì tỉ lệ NKĐSDD 
là 46,4%. Theo kết quả xét nghiệm thì tỷ lệ NKĐSDD 
là 70,1%. Như vậy tỷ lệ NKĐSDD theo nghiên cứu tại 
Mai Dịch, Cầu Giấy là 70,1%. 

Bảng 1. Các nguyên nhân gây viêm nhiễm đường 
sinh dục dưới trong quần thể: 

Nguyên nhân Số lượng Tỷ lệ (%) 
Bacterial vaginosis 282 47,9 

Chlamydia trachomatis 175 29,8 
Nấm Candida 146 24,8 

HPV 44 7,5 
Trichomonas vagginalis 14 2,4 

Trong số 588 phụ nữ được nghiên cứu chúng tôi 
thấy nguyên nhân gây viêm nhiễm đường sinh dục 
dưới do Bacterial vaginosis chiếm tỷ lệ cao nhất 
(47,9%), tiếp đến là Chlamydia trachomatis (29,8%), 
nấm Candida (24,8%), HPV (7,5%), và thấp nhất là 
Trichomonas vagginalis (2,4%).  

Bảng 2. Các nguyên nhân gây NKĐSDD trong 
nhóm hiện mắc: 

Nguyên nhân Tần số (n=412) Tỷ lệ (%) 
Bacterial vaginosis 282 68,4 

Chlamydia trachomatis 175 42,5 
Nấm Candida 146 35,4 

HPV 44 10,7 
Trichomonas 14 3,4 

Trong nhóm hiện mắc (n=412) các nguyên nhân 
gây viêm nhiễm đường sinh dục dưới do Bacterial 
chiếm tỷ lệ cao nhất (68,4%), tiếp đến là vaginosis 
Chlamydia trachomatis (42,5%), nấm Candida 
(35,4%). HPV (10,7%), và thấp nhất là Trichomonas 
(3,4%). 

3. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng NKĐSDD 
trong nghiên cứu 

Bảng 3. Liên quan tuổi với NKĐSDD: 
NK§SDD 

Mắc Không mắc 
Tổng số Nhóm 

tuổi 
n % n % n % 

18- 24 70 85,4 12 14,6   
25- 40 284 69,6 124 30,4 408 100 

>40 58 59,2 40 40,8 98 100 
2 =14,72 df =2 với p=0,001 

Theo nhóm tuổi, tỷ lệ NKĐSDD dưới tập trung 
nhiều ở các nhóm tuổi 25-40. Tỉ lệ mắc trong nhóm 
tuổi 18-24 là cao nhất (85,4%) so với nhóm không 
mắc (14,6%), và tỉ lệ mắc trong nhóm 25-40 tuổi 
(69,6%) so với (30,4%) và ở nhóm 41-49 tuổi 
(59,2%), nhóm không mắc 40,8%, và sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với p = 0,001. 

Bảng 4. Liên quan nghề nghiệp của phụ nữ với 
NK§SDD: 

NK§SDD 
Mắc Không mắc 

Tổng số 
Nghề nghiệp 

n % n % n % 
CNVC 57 28,8 141 71,2   

Nông nghiệp 173 88,7 22 11,2 195 100% 
Nghề khác 182 93,3 13 6,7 195 100% 

2 =24,3 df =2 với p=0,001 

Nghề nghiệp có liên quan với NKĐSDD. Tỉ lệ mắc 
trong nhóm phụ nữ làm nghề nông nghiệp (88,7%) so 
với nhóm không mắc (11,2%) và nghề tự do (93,3%) 
cao hơn rất nhiều so với nhóm không mắc (6,7%). Sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê với p <0,01. Chỉ có 
nhóm nghề nghiệp là CBCNVC là chưa thấy có liên 
quan. 

Ngoài ra các yếu tố khác chưa tìm thấy có mối liên 
quan trong nghiên cứu này.  

Bàn luận 
1. Tình trạng NKĐSDD. 
Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi thấy: Tỉ lệ 

NKĐSDD là 70,1%. Tỉ lệ này tương đương với một số 
nghiên cứu của các tác giả khác trong nước. Nghiên 
cứu năm 2002 tại 08 tỉnh khu vực đại diện sinh thái tại 
Việt Nam cho thấy tỉ lệ NKĐSDD là 66,6%(8), ®iều tra 
của Trần Thị Trung Chiến và cs. [1] về các tác nhân 
vi sinh vật gây nhiễm khuẩn đường sinh dục ở 2.875 
phụ nữ độ tuổi sinh đẻ đã có chồng tại tỉnh Hà Tây cũ 
(2001- 2002) cho thấy tỷ lệ NKĐSDD là 64,24%, của 
Nguyễn Văn Tường năm 2004 là 60,1%[5]. Tại Mai 
Dịch, Cầu Giấy, đây là khu vực dân cư xen lẫn thành 
thị, nông thôn, có nhiều phụ nữ sinh sống bằng nghề 
nông nghiệp, hoặc nghề tự do, điều kiện kinh tế, nhận 
thức xã hội, bệnh viêm nhiễm đường sinh dục không 
đồng đều, nên có đặc điểm riêng. Phụ nữ ở đây rất 
thụ động chờ vào các chiến dịch dÓ khám nếu không 
có các triệu chứng thật sự khó chịu. Việc khuyến cáo 
để người phụ nữ có ý thức tới các cơ sở y tế kiểm tra 
sức khỏe và phát hiện các bệnh NKĐSDD là thực sự 
cần thiết. 

2. Tác nhân gây NKĐSDD trong nghiên cứu. 
Kết quả nghiên cứu trong quần thể cho thấy trong 

số 588 phụ nữ được nghiên cứu nguyên nhân gây 
NKĐSDD do Bacterial vaginosis chiếm tỷ lệ cao nhất 
(47,9%), tiếp đến là Chlamydia trachomatis (29,8%), 
nấm Candida (24,8%), HPV (7,5%), và thấp nhất là 
Trichomonas vagginalis (2,4%). Trong nhóm hiện 
mắc (n=412) các nguyên nhân gây NKĐSDD do 
Bacterial chiếm tỷ lệ cao nhất (68,4%), tiếp đến là 
vaginosis Chlamydia trachomatis (42,5%), nấm 
Candida (35,4%). HPV (10,7%), và thấp nhất là 
Trichomonas (3,4%). Kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi không khác nhiều so với một số các nghiên cứu 
khác như nghiên cứu năm 2002 tại 08 tỉnh khu vực 
đại diện sinh thái tại Việt Nam cho thấy, tỉ lệ chủ yếu 
là nhiễm khuẩn nội sinh, trong đó nấm (11- 59%), vi 
khuẩn âm đạo (3,5-46,8%), Trichomnas (1,3-11,9%,), 
Chlamydia (4,4 %[8]. Kết quả nghiên cứu của Vũ 
Minh Hà [2] trên 465 phụ nữ vùng Duyên hải, Thái 
Bình (2002-2003) tỉ lệ mắc tạp khuẩn (76,58%), nấm 
(16,67%), T. vaginalis (1,35%). Tại các phòng khám 
bệnh LTQĐTD, tỷ lệ nhiễm Bacterial vaginosis từ 
35% đến 64% [7]. 

Chlamydia: Tỷ lệ nhiễm trong quần thể là (29,8%) 
và ở nhóm hiện mắc NKĐSDD là (68,4%). Ta thấy tỷ 
lệ nhiễm Chlamydia trong quần thể cũng như ở những 
phụ nữ mắc NKĐSDD ở phường Mai Dịch, cao hơn so 
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với những nghiên cứu trong quần thể và ở phụ nữ bị 
NKĐSDD của các tác giả trong và ngoài nước. Đây là 
một vấn đề cần phải quan tâm để có kế hoạch sàng 
lọc phát hiện sớm điều trị kịp thời vì đây là một trong 
nguyên nhân gây vô sinh, đẻ non cao, hơn nữa đường 
lây chính là do quan hệ tình dục. 

 3. Sự liên quan của một số yếu tố với 
NK§SDD. 

Tuổi và nghề nghiệp có liên quan với bệnh: Theo 
nhóm tuổi, tỷ lệ NKĐSDD tập trung nhiều ở các nhóm 
tuổi 25-40. Tỉ lệ mắc trong nhóm tuổi 18-24 là cao 
nhất (85,4%) so với nhóm không mắc (14,6%), và tỉ lệ 
mắc trong nhóm 25-40 tuổi (69,6%) so với (30,4%). 
Đây là lứa tuổi sinh sản nên có hoạt động tình dục 
cao hơn các nhóm tuổi khác, nên nguy cơ phơi nhiễm 
cũng cao hơn. Tỉ lệ mắc trong nhóm phụ nữ làm nghề 
nông nghiệp (88,7%) so với nhóm không mắc 
(11,2%) và nghề tự do (93,3%) cao hơn rất nhiều so 
với nhóm không mắc (6,7%). Ngoài ra các yếu tố 
khác chưa thấy có mối liên quan trong nghiên cứu 
này.  

Kết luận 
1. Tỷ lệ NKĐSDD ở phụ nữ có chồng lứa tuổi 18-

49 tuổi là 70,1%.  
2. Nguyên nhân gây NKĐSDD trong nghiên cứu 

gồm 5 nhóm: Bacterial vaginosis chiếm tỷ lệ cao nhất 
(47,9%), Chlamydia trachomatis (29,8%), nấm 
Candida (24,8%), HPV (7,5%), và thấp nhất là 
Trichomonas vagginalis (2,4%). 

3. Yếu tố liên quan đến NKĐSDD tại Mai Dịch 
Tuổi và nghề nghiệp có liên quan đến NKĐSDD: 

độ tuổi <40 mắc NKĐSDD cao nhất, mắc bệnh trong 
nhóm làm nghề nông nghiệp (88,7%) so với nhóm 

không mắc (11,2%) và nghề tự do (93,3%) cao hơn 
rất nhiều so với nhóm không mắc (6,7%) 
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Hiệu quả lâm sàng ở bệnh nhân viêm mũi dị ứng do mạt bụi nhà 

D.pteronyssinus điều trị miễn dịch Đặc hiệu đường dưới lưỡi 
 

Vũ minh thục - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương 
Phạm Văn Thức - Đại học Y Hải Phòng 

Huỳnh Quang Thuận - Học viện Quân y 
Tóm tắt 
Viêm mũi dị ứng là một bệnh lý do rối loạn đáp 

ứng miễn dịch qua cơ chế tổng hợp IgE. Điều trị miễn 
dịch đặc hiệu bằng dị nguyên, đặc biệt là đường nhỏ 
dưới lưỡi là phương pháp đặc hiệu và có hiệu quả thể 
hiện sự giảm mẫn cảm của cơ thể đối với dị nguyên 
gây bệnh. 

Sau điều trị 85 bệnh nhân (41 nam, 44 nữ), các 
triệu chứng cơ năng đều giảm: triệu chứng hắt hơi là 
giảm nhiều nhất. Các triệu chứng chảy mũi, ngạt mũi 
giảm ít hơn. 

Triệu chứng thực thể: tình trạng niêm mạc (màu 
sắc và sự phù nề, xuất tiết dịch) có tốt lên, tình trạng 
quá phát cuốn dưới cho kết quả thấp hơn  

 Có 13 trường hợp không thay đổi ngạt mũi sau 
điều trị. 

Kết quả sau 9 tháng điều trị nếu tính ở mức độ 
thành công của liệu pháp này (mức tốt + khá tốt), 
chúng tôi đạt 84,5%. 

Từ khoá: Viêm mũi dị ứng, đường nhỏ dưới lưỡi. 
Summary 
Allergic rhinitis is a disease due to disorders of IgE 

mediated allergic response. Allergen specific 
immunotherapy, especially sublingual 
immunotherapy, is a specific and effective treatment 
decreasing patients’ sensitive levels with the allergen. 

After the treatment, in 85 patients (41 male, 44 
female) all symptoms were reduced: sneezing 
symptom was decreased the most. Rhinorrhea and 
nasal congestion was reduced less. 


